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Giới thiệu  

Cùng với Sở Giao dịch Chứng 
khoán Tp. Hồ Chí Minh, 
HNX đã có những đóng góp 
đáng kể cho sự phát triển 
của nền kinh tế nước ta trong 
những năm vừa qua. Các cổ 
phiếu niêm yết trên HNX 
chủ yếu là các cổ phiếu có 
vốn hóa nhỏ. Vì vậy, phần 
lớn các NĐT tham gia trên 
thị trường này là các NĐT 
nhỏ lẻ và đây là nhóm đối 
tượng mà quyết định đầu tư 
bị chi phối rất lớn bởi yếu tố 
tâm lý. Trong thời gian gần 
đây đã có nhiều nhận định 
mang tính chủ quan cho rằng 
khối lượng cổ phiếu giao dịch 
của các NĐT nước ngoài có 
những ảnh hưởng nhất định 
đến tâm lý của các NĐT nhỏ 
lẻ trong nước và vì vậy nó có 
ảnh hưởng đến sự biến động 
của chỉ số thị trường. Tuy 
nhiên, theo sự hiểu biết tốt 
nhất của chúng tôi, cho đến 
nay chưa có một nghiên cứu 
định lượng nào về mối quan 

hệ giữa chỉ số HNX-Index và 
khối lượng cổ phiếu giao dịch 
của NĐT nước ngoài được 
công bố. Vì vậy, mục tiêu của 
nghiên này là kiểm định giả 
thuyết về mối quan hệ nhân 
quả giữa sự biến động của chỉ 
số thị trường và khối lượng 
cổ phiếu giao dịch của NĐT 
nước ngoài trên HNX. Kết 
quả của nghiên cứu này là 
bằng chứng khoa học có giá 
trị giúp các NĐT nhỏ lẻ có 
quyết định hợp lý hơn trong 
đầu tư, qua đó góp phần ổn 
định và phát triển một cách 
bền vững thị trường chứng 
khoán Việt Nam. 

Phương pháp nghiên cứu

Trong nghiên cứu này, kiểm 
định Granger (Granger 
causality test) được sử dụng 
để xác định mối quan hệ nhân 
quả giữa chỉ số HNX-Index và 
khối lượng cổ phiếu giao dịch 
ròng của NĐT nước ngoài. 
Kiểm định Granger yêu cầu 
các chuỗi số liệu phải có tính 

dừng (stationary). Vì vậy, 
trước khi sử dụng kiểm định 
Granger, kiểm định nghiệm 
đơn vị (unit root test) được sử 
dụng để kiểm tra tính dừng 
của các chuỗi số liệu này.

Kiểm định nghiệm đơn vị 

Để kiểm tra tính dừng của 
các chuỗi số liệu nghiên cứu, 
trong nghiên cứu này chúng 
tôi sử dụng kiểm định ADF 
(Augmented Dickey Fuller). 
Phương trình của kiểm định 
ADF có dạng như sau:

Mô hình (2) khác với mô hình 
(1) là có thêm biến xu hướng 
về thời gian δt. Các ký hiệu 
trong mô hình (1) và (2) được 
giải thích như sau:

yt: chuỗi số liệu theo thời gian 
đang xem xét
k: chiều dài độ trễ (lag time)

Mục tiêu của nghiên cứu này là kiểm định mối quan hệ nhân quả giữa sự biến 
động của chỉ số thị trường và khối lượng cổ phiếu giao dịch của nhà đầu tư 
(NĐT) nước ngoài trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Số liệu sử 
dụng trong nghiên cứu này bao gồm chuỗi chỉ số HNX-Index và khối lượng cổ 

phiếu giao dịch ròng theo thời gian với tần suất tuần (weekly series) được thu thập trong 
khoảng thời gian từ ngày 5/6/2006 đến ngày 31/12/2009. Sử dụng kiểm định Granger, kết 
quả nghiên cứu cho thấy sự thay đổi của chỉ số HNX-Index có ảnh hưởng đến khối lượng 
giao dịch ròng của NĐT nước ngoài. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại khối lượng giao dịch 
ròng của NĐT nước ngoài không có ảnh hưởng đến sự thay đổi của chỉ số HNX-Index.  

QUAN HỆ GIỮA HNX - INDEX VÀ KHỐI LƯỢNG CỔ PHIẾU GIAO DỊCH
CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

PGS., TS. Trương Đông Lộc
ThS. Đặng Thị Thùy Dương  

Đại học Cần Thơ
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εt: nhiễu trắng
Vì kết quả của kiểm định ADF 
rất nhạy cảm tới sự lựa chọn 
chiều dài độ trễ (k) nên tiêu 
chuẩn thông tin được phát 
triển bởi Akaike (Akaike 
Information Criterion - AIC) 
được sử dụng để lựa chọn k 
tối ưu cho mô hình ADF (giá 
trị k được lựa chọn sao cho AIC 
nhỏ nhất). Giả thuyết H0(Null 
Hypothesis) trong kiểm định 
ADF là tồn tại một nghiệm 
đơn vị (β=0) và nó sẽ bị bác 
bỏ nếu giá trị kiểm định ADF 
lớn hơn giá trị tới hạn của nó. 
Trong kiểm định ADF, giá trị 
kiểm định ADF không theo 
phân phối chuẩn, vì vậy giá 
trị tới hạn được dựa trên bảng 

giá trị tính sẵn của Mackinnon 
(1991). So sánh giá trị kiểm 
định ADF với giá trị tới hạn 
của Mackinnon chúng ta sẽ có 
được kết luận về tính dừng cho 
các chuỗi quan sát.

Kiểm định Granger

Kiểm định Granger được sử 
dụng trong nghiên cứu nhằm 
xác định mối quan hệ nhân quả 
giữa hai biến số nào đó. Phương 
trình hồi quy trong kiểm định 
Granger có dạng như sau: 

- Nếu δl khác không và có ý 
nghĩa thống kê, nhưng ρl không 
có ý nghĩa thì chúng ta kết 
luận rằng sự biến động của X 
là nguyên nhân gây ra sự biến 
động của Y (uni-directional 
causality).
- Nếu δl không có ý nghĩa thống 
kê, nhưng ρl khác không và có 
ý nghĩa thống kê, thì chúng ta 
kết luận rằng X chịu ảnh hưởng 
bởi sự thay đổi của Y (uni-
directional causality).
- Nếu cả δl và ρl đều khác 
không và có ý nghĩa thống kê 
thì chúng ta kết luận rằng X 
và Y tác động qua lại lẫn nhau 
(bi-directional causality).
- Nếu cả δl và ρl đều không có 
ý nghĩa thống kê thì chúng ta 
kết luận rằng X và Y là độc 
lập với nhau.

Trong nghiên cứu này, Y là 
khối lượng giao dịch ròng của 
NĐT nước ngoài trên HNX 
và X là sự thay đổi của chỉ số 
HNX-Index. Chiều dài độ trễ 
(k) trong kiểm định Granger 
cũng được lựa chọn dựa trên 
tiêu chuẩn AIC. 

Số liệu sử dụng

Số liệu được sử dụng trong 
nghiên cứu này bao gồm chuỗi 
chỉ số HNX-Index và khối 
lượng giao dịch ròng của NĐT 
nước ngoài trên HNX theo thời 
gian với tần suất ngày (daily 
series). Các chuỗi dữ liệu này 
được thu thập trong khoảng 
thời gian từ ngày 5/6/2006 
đến ngày 31/12/2009. Khối 
lượng giao dịch ròng của NĐT 
nước ngoài trên HNX được 

Yt = α0 +  +  +  εt        (3)

Xt = α1 +  +  + νt             (4)
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thu thập là tổng khối lượng 
giao dịch mua trừ tổng khối 
lượng giao dịch bán tính theo 
ngày. Các chuỗi số liệu này 
được thu thập từ website của 
HNX (www.hnx.vn) và Công 
ty Cổ phần Chứng khoán FPT 
(www.fpts.com.vn). 

Kết quả nghiên cứu

Kết quả kiểm định nghiệm 
đơn vị

Do kiểm định Granger yêu cầu 
các chuỗi số liệu quan sát phải 
có tính dừng (stationary), nên 
trước khi thực hiện kiểm định 
Granger, kiểm định nghiệm 
đơn vị phải được thực hiện 
như  một điều kiện bắt buộc. 
Kết quả kiểm định nghiệm 
đơn vị ADF có và không có 

xu hướng về thời gian cho các 
chuỗi số liệu nghiên cứu được 
trình bày ở Bảng 1.
��Kết quả kiểm định ADF cho 
thấy giả thuyết H0 về tính 
không dừng (non-stationary) 
của chuỗi chỉ số HNX-Index 
không thể bị bác bỏ bởi vì 
giá trị kiểm định của nó nhỏ 
hơn giá trị tới hạn tương ứng 
(Mackinnon’s critical value). 
Tuy nhiên, khi chuỗi khác biệt 

bậc nhất (sự thay đổi của chỉ 
số giữa hai phiên liền kề) của 
chỉ số HNX-Index được kiểm 
định thì kết quả lại cho thấy 
giả thuyết H0 về tính không 
dừng bị bác bỏ ở mức ý nghĩa 
1%. Ngoài ra, kết quả nghiên 
cứu được trình bày ở Bảng 1 
còn chỉ ra rằng giả thuyết H0 
về tính không dừng của chuỗi 
khối lượng giao dịch ròng 
của NĐT nước ngoài trên 
HNX cũng bị bác bỏ ở mức 
ý nghĩa 1%. Kết quả này cho 
phép chúng ta kết luận rằng 
chuỗi khối lượng giao dịch 
ròng của NĐT nước ngoài và 
chuỗi khác biệt bậc nhất của 
chỉ số HNX-Index là có tính 
dừng. Điều này có nghĩa là 
hai chuỗi số liệu này thỏa 
mãn điều kiện của kiểm định 
Granger.

Để thực hiện kiểm định 
Granger, bên cạnh việc 
kiểm tra tính dừng của chuỗi 
nghiên cứu chúng ta còn phải 
xác định được chiều dài độ trễ 
(k) thích hợp cho các biến số 
trong mô hình. Trong nghiên 
cứu này, chiều dài độ trễ (k) 
thích hợp nhất cho mô hình 
Granger được xác định theo 
tiêu chuẩn AIC với 12 độ trễ 
khác nhau (k=1 đến k=12) 
và độ trễ với giá trị AIC nhỏ 
nhất được tìm thấy trong tiêu 
chuẩn này là khi k=7.

Kết quả kiểm định Granger

Trên cơ sở kết quả kiểm 
định nghiệm đơn vị ADF và 
tiêu chuẩn AIC, kiểm định 
Granger được thực hiện để 
xác định mối quan hệ nhân 
quả giữa sự thay đổi của chỉ 
số HNX-Index và khối lượng 
giao dịch ròng của NĐT nước 
ngoài. Kết quả kiểm định 
Granger được trình bày ở 
Bảng 2.

Kết quả kiểm định Granger 
cho thấy giả thuyết H0 cho 
rằng khối lượng giao dịch ròng 
của NĐT nước ngoài không có 

Bảng 1: Kết quả kiểm định nghiệm đơn vị ADF

a : Có ý nghĩa thống kê ở mức 1%
Nguồn: Kết quả truy suất từ phần mềm thống kê

Chuỗi số liệu Không có xu hướng 
thời gian 

Có xu hướng 
thời gian 

Chỉ số HNX-Index (k=15) -0,65 -1,66 

Khối lượng giao dịch ròng của NĐT (k=6) -7,74a -7,76a 

Thay đổi của HNX-Index (k=5) -10,66a -10,66a 

Bảng 2: Kết quả kiểm định Granger

��b: Có ý nghĩa thống kê ở mức 5%
Nguồn : Kết quả truy suất từ phần mềm thống kê

Khối lượng giao dịch ròng của NĐT 
nước ngoài trên HNX không có ảnh 
hưởng đến sự thay đổi của chỉ số HNX-
Index 

0,73 7 Chấp nhận giả thuyết H0 

Sự thay đổi của chỉ số HNX-Index 
không có ảnh hưởng đến khối lượng 
giao dịch ròng của NĐT nước ngoài trên 
HNX. 

2,52b 7 Bác bỏ giả thuyết H0 

Giả thuyết (H0) 
Giá trị 

thống kê F 
Độ trễ 

(k) Kết luận 



NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

7Số 62°Tháng 05/2011

ảnh hưởng đến sự thay đổi 
của chỉ số HNX-Index không 
thể bị bác bỏ. Điều này có 
nghĩa là khối lượng giao dịch 
ròng của NĐT nước ngoài 
không ảnh hưởng đến sự thay 
đổi của chỉ số HNX-Index. 
Ngược lại, giả thuyết H0 là 
sự thay đổi của chỉ số HNX-
Index không ảnh hưởng đến 
khối lượng giao dịch ròng của 
NĐT nước ngoài lại bị bác bỏ 
ở mức ý nghĩa thống kê 5%. 
Việc bác bỏ giả thuyết H0 cho 
phép chúng ta kết luận rằng 
sự thay đổi của chỉ số HNX-
Index có ảnh hưởng đến khối 
lượng giao dịch ròng của các 
NĐT nước ngoài trên HNX 
(với độ trễ bằng 7). 

Ảnh hưởng của sự thay đổi 
chỉ số HNX-Index đến khối 
lượng giao dịch ròng của 
NĐT nước ngoài: kết quả 
phân tích hồi quy

Trên cơ sở kết quả kiểm định 
Granger ở trên, chúng tôi 
thực hiện bước tiếp theo là 
xác định mức độ ảnh hưởng 
của sự thay đổi chỉ số HNX-
Index đến khối lượng giao 
dịch ròng của NĐT nước ngoài 
với các độ trễ khác nhau (k=7) 
bằng phương pháp phân tích 
hồi quy. Phương trình hồi quy 
được sử dụng trong phần này 
có dạng như sau:

Trong đó:
Yt: khối lượng giao dịch ròng 
của NĐT nước ngoài ở phiên 
thứ t

Xt: sự thay đổi của chỉ số HNX-
Index ở phiên thứ t

k: chiều dài độ trễ về thời gian 
(lag time)

Yt = α0 + +  +  εt     
 
∑
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Biến số Hệ số ước lượng 

Hằng số (C) 
9.019,92 

(0,65) 

Y(-1) 
0,40 

(11,78)a 

Y(-2) 
0,05 

(1,39) 

Y(-3) 
0,01 

(0,25) 

Y(-4) 
0,07 

(2,18)b 

X(-1) 
-384.542,9 

(-0,31) 

X(-2) 
4.216.900 

(3,33)a 

X(-3) 
-785.757,5 

(-0,61) 

X(-4) 
253.622,6 

(0,20) 

X(-5) 
-2.633.144 

(-2,08) b 

X(-6) 
544.506,1 

(0,43) 

X(-7) 
-2.133.180 

(-1,74) 

Số quan sát 
R2 điều chỉnh 

Giá trị thống kê F 

  892 
0,21 

21,40a 

Bảng 3: Ảnh hưởng của sự thay đổi chỉ số HNX-Index đến khối lượng giao 
dịch ròng của NĐT nước ngoài

a, b: Có ý nghĩa thống kê tương ứng ở mức 1%  và 5%
Y(-1), Y(-2), Y(-3), Y(-4): Khối lượng giao dịch ròng của nhà đầu nước ngoài lần 
lượt ở các độ trễ 1, 2, 3 và 4
X(-1), X(-2), X(-3), X(-4), X(-5), X(-6), X(-7): Sự thay đổi của chỉ số VN-Index lần 
lượt ở các độ trễ 1, 2, 3, 4, 5, 6, và 7.
Giá trị thống kê t được trình bày trong dấu ngoặc đơn
Nguồn: Kết quả truy suất từ phần mềm thống kê
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Kết quả phân tích hồi quy 
được trình bày ở Bảng 3 cho 
thấy khối lượng giao dịch ròng 
của NĐT nước ngoài ở hiện 
tại có tương quan tỷ lệ thuận 
với khối lượng giao dịch ròng 
của họ với độ trễ k=1 và k=4. 
Điều này có nghĩa là nếu khối 
lượng giao dịch ròng của các 
NĐT nước ngoài tăng ở phiên 
hiện tại thì nó sẽ tiếp tục tăng 
ở phiên kế tiếp và phiên thứ 
tư sau đó. Cụ thể, nếu khối 
lượng giao dịch ròng của NĐT 
ở phiên hiện tại tăng thêm 1 
triệu cổ phiếu thì khối lượng 
giao dịch ròng của họ ở phiên 
liền kề và phiên thứ tư sau đó 
sẽ tăng thêm lần lượt là 0,4 
triệu và 0,07 triệu cổ phiếu. 
Các hệ số tương quan này có 
ý nghĩa thống kê tương ứng ở 
mức 1% và 5%. 

Ngoài ra, Bảng 3 còn chỉ ra sự 
thay đổi của chỉ số HNX-Index 
có tương quan tỷ lệ thuận với 
khối lượng giao dịch ròng của 
NĐT với độ trễ về thời gian là 
hai phiên. Điều này có nghĩa 
là khi chỉ số HNX-Index tăng 
ở phiên hiện tại thì khối lượng 
giao dịch ròng của NĐT nước 
ngoài trên HNX sẽ tăng ở 
phiên thứ hai sau đó và ngược 
lại. Cụ thể, nếu chỉ số HNX-
Index tăng 1% ở phiên hiện 
tại thì khối lượng giao dịch 
ròng của các NĐT nước ngoài 
ở phiên thứ hai sau đó sẽ tăng 
4.216.900 cổ phiếu. Mối quan 
hệ tỷ lệ thuận này có ý nghĩa 
thống kê ở mức 1%. Mặt khác, 
kết quả phân tích hồi quy còn 
cho thấy, sự biến động của chỉ 
số HNX-Index có tương quan 

tỷ lệ nghịch với khối lượng 
giao dịch ròng của NĐT với độ 
trễ về thời gian là 5. Cụ thể, 
nếu chỉ số HNX-Index ở hiện 
tại tăng 1% thì khối lượng 
giao dịch của NĐT nước ngoài 
sau đó năm phiên sẽ giảm 
2.633.144 cổ phiếu. Mối tương 
quan này có ý nghĩa thống kê 
tương ứng ở mức 5%. 

Kết luận

Nghiên cứu này kiểm định 
mối quan hệ nhân quả giữa 
sự biến động của chỉ số HNX-
Index và khối lượng giao dịch 
ròng của NĐT nước ngoài. 
Sử dụng kiểm định Granger, 
kết quả nghiên cứu cho thấy 
sự thay đổi của chỉ số HNX-
Index có ảnh hưởng đến khối 
lượng giao dịch ròng của NĐT 
nước ngoài. Cụ thể, nếu chỉ 
số HNX-Index tăng ở hiện 
tại thì khối lượng giao dịch 
ròng của NĐT nước ngoài trên 
HNX sẽ tăng ở phiên thứ hai 
và giảm ở phiên thứ năm sau 
đó. Tuy nhiên, ở chiều ngược 
lại khối lượng giao dịch ròng 
của NĐT nước ngoài lại không 
có ảnh hưởng đến sự thay đổi 
của chỉ số HNX-Index. Như 
vậy, mối quan hệ giữa sự biến 
động của chỉ số HNX-Index 
và khối lượng giao dịch ròng 
của NĐT nước ngoài chỉ diễn 
ra một chiều (uni-directional 
causality) là từ chỉ số HNX-
Index đến khối lượng giao dịch 
ròng của NĐT nước ngoàiª 
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